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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số 145/BC-HĐTĐ ngày 28 tháng 9 

năm 2011 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Thanh Bình đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình tại Tờ trình số 

135/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tại công văn số 1435/SKHĐT-THQH ngày 24 tháng 10 năm 2011 về phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Bình đến năm 2020; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Thanh Bình đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với các nội dung chủ 

yếu như sau: 

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

1. Phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy các lợi thế và tiềm năng sẳn 

có; đồng thời thu hút mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm, các doanh nghiệp. 

2. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, đào 

tạo và trình độ dân trí kết hợp với thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

3. Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Chú trọng 

giải quyết các vấn đề xã hội, an ninh trật tự phát sinh trong quá trình phát triển 

kinh tế. Tập trung xây dựng nông thôn mới. 

4. Kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định 

chính trị và trật tự an toàn xã hội. 
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II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Mục tiêu tổng quát 

a) Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, phấn đấu thu nhập bình quân/người 

tiếp cận ngang mặt bằng chung của tỉnh. 

b) Tập trung phát triển giáo dục - đào tạo; bảo vệ môi trường và chăm sóc 

sức khỏe nhân dân; chăm lo phúc lợi xã hội.  

c) Đảm bảo quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống. 

2. Chỉ tiêu cụ thể 

a) GDP trên địa bàn tăng bình quân 14,0%/năm trong giai đoạn 2011-2015 

và 11,5%/năm trong giai đoạn 2016-2020, bình quân tăng 12,7%/năm trong 10 

năm. 

b) GDP/người trên địa bàn quy đổi theo giá so sánh 1994 đạt 1.227 USD 

năm 2015, 2.011 USD năm 2020. Quy theo giá hiện hành là 1.536 USD năm 

2015, 2.626 USD năm 2020. 

c) Đến năm 2015, tỷ trọng khu vực nông - lâm - thuỷ sản chiếm 45%, khu 

vực công nghiệp - xây dựng chiếm 25% và khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 

30% tổng GDP trên địa bàn. Đến năm 2020, tỷ lệ trên tương ứng là 34% - 32% - 

34%.  

d) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 6-7%/năm. 

đ) Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 26% vào năm 2020, với 4 đô thị loại V và 2 khu 

dân cư đô thị vệ tinh. 

e) Đến năm 2020, phấn đấu 51% số trường học các cấp đạt chuẩn, 70% lao 

động trong độ tuổi được đào tạo; bình quân 1 vạn dân có 13 giường bệnh và 8 

bác sỹ.  

g) Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%/năm. Đến năm 2020, có 95% hộ gia 

đình, 65% xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa; dân số tập thể dục thể thao thường 

xuyên đạt 30%; đến năm 2015 có 2 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, các xã còn 

lại đạt ít nhất 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Đến 2020 phấn đấu tỷ lệ xã đạt tiêu 

chí xã nông thôn mới tương đương mặt bằng chung của tỉnh.  

h) Số lao động năm 2020 có công ăn việc làm ổn định chiếm khoảng 90-

95% lao động trong độ tuổi, lao động chưa có việc làm còn dưới 3%. 

i) Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 

đạt 96%, tỷ lệ hộ dân khu vực thành thị sử dụng nước sạch đạt 99%; tỷ lệ rác 

thải đô thị được thu gom và xử lý đạt 91%, rác thải y tế được xử lý hàng năm đạt 

100%. Phấn đấu đạt 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới có công nghệ sạch hoặc 

được trang bị các thiết bị làm giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 

môi trường; 100% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn 

môi trường; cải tạo hệ thống thoát nước, từng bước thu gom và xử lý nước thải 

các khu đô thị cũ; về cơ bản các khu dân cư đô thị mới đều có hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải, tỷ lệ xử lý trên 40%. 
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III. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Về nông nghiệp, thủy sản và nông thôn 

Phát triển nông nghiệp tập trung vào các sản phẩm thế mạnh trên địa bàn; 

hình thành và phát triển các vùng chuyên canh, hàng hóa quy mô lớn; xây dựng 

thương hiệu một số sản phẩm chủ lực. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 

6,2%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và 5,2%/ năm giai đoạn 2016 - 2020. 

a) Nông nghiệp: ổn định diện tích canh tác lúa khoảng 23.300 ha, hình thành 

các vùng chuyên sản xuất lúa đạt chất lượng và hiệu quả cao, đồng thời từng 

bước phát triển luân canh lúa - màu tại khu vực ven sông Tiền và QL30, phát 

triển thêm diện tích lúa Thu Đông, phát triển diện tích lúa - tôm tại các địa bàn 

thuận lợi. 

Phát triển diện tích canh tác chuyên rau màu tại khu vực bãi bồi vùng cù lao 

và vùng ven sông Tiền; xây dựng thương hiệu ớt Thanh Bình. Tiếp tục đa dạng 

hóa các loại hình canh tác rau màu khác theo yêu cầu thị trường, từng bước tiêu 

chuẩn hóa hệ thống canh tác theo quy định chung.  

Phát triển kinh tế vườn ở mức độ vừa phải chung quanh khu vực thổ canh và 

trên các địa bàn có vùng đất cao ở khu vực ven sông Tiền. 

Phát triển chăn nuôi tại khu vực xa dân cư đô thị theo hướng gia tăng dần 

quy mô nuôi; trong đó chú trọng phát triển các hình thức nuôi công nghiệp, bán 

công nghiệp dưới dạng trang trại kết hợp chặt chẽ với vệ sinh phòng dịch và cải 

thiện chất lượng sản phẩm. 

b) Thủy sản: phát triển các loại hình nuôi cá da trơn thâm canh với mục tiêu 

phát triển bền vững trên cơ sở tiêu chuẩn hóa, đa dạng hóa phương thức nuôi, 

cải thiện chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường; ổn định ngành nuôi bè. 

Khai thác hợp lý nguồn thuỷ sản tự nhiên. 

c) Cây phân tán: tập trung trồng mới cây phân tán trên các trục giao thông 

nông thôn, các bờ bao vùng và tiểu vùng thủy lợi; vận động phong trào trồng 

cây tại khu vực đô thị, các công trình xây dựng công cộng và trồng tận dụng cây 

phân tán trong khu vực kinh tế vườn.  

2. Về công nghiệp 

a) Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 24,2%/năm giai đoạn 2011 - 

2015 và đạt 15,7%/năm giai đoạn 2016 - 2020. 

b) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đảm nhiệm vai trò phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, tạo điều kiện để công nghiệp hóa nông nghiệp. Mặt khác, công 

nghiệp trên địa bàn Huyện sẽ làm vệ tinh cho các khu công nghiệp Tỉnh đảm 

nhân gia công một số mặt hàng tư liệu phục vụ sản xuất các ngành khác và hàng 

tiêu dùng. 

c) Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mũi nhọn là công nghiệp 

chế biến gạo, thủy sản và các phụ phẩm, cơ khí sửa chữa máy móc thiết bị để 
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phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; gia công may mặc, sản xuất vật liệu 

xây dựng. 

d) Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp (Bình Thành, Tân 

Thạnh).  

3. Về thƣơng mại và dịch vụ 

a) Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 19,2%/năm giai đoạn 2011 - 

2015 và đạt 14,1%/năm giai đoạn 2016 - 2020.  

b) Nâng cấp trung tâm nông sản theo hướng phát triển từ chức năng chợ đầu 

mối lên sàn giao dịch lúa gạo cấp tiểu vùng sau năm 2020; đồng thời mở rộng 

thêm chức năng chợ đầu mối rau thực phẩm dần dần tiến đến đảm nhiệm một số 

chức năng logistic nông sản. Mở rộng, nâng cấp chợ Thanh Bình từ loại 2 lên 

loại 1, nâng cấp chợ Bình Thành đạt chuẩn chợ loại 2. Phát triển khu thương mại 

- dịch vụ trung tâm tại khu chức năng đô thị thị trấn mới và xây dựng 1-2 siêu 

thị tổng hợp loại 2. Nâng cấp các chợ xã. 

c) Xây dựng khu du lịch làng nghề kiêm chức năng khu nghĩ dưỡng; nâng 

chất lượng và đổi mới các sản phẩm du lịch, kêu gọi đầu tư nhà hàng, khách sạn 

tại khu vực thị trấn và các đô thị loại V. 

d) Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phương tiện vận tải và khai 

thác, đặc biệt là các hợp tác xã, các doanh nghiệp. 

đ) Có chính sách mời gọi, ưu đãi, khuyến khích hình thành các chi nhánh, 

phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần tại các khu đô thị, cụm công 

nghiệp, trung tâm nông sản… tạo tiền đề cho thu hút đầu tư, tăng nguồn vốn tín 

dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn. 

4. Phát triển kết cấu hạ tầng 

a) Giao thông 

- Tiến hành nâng cấp tuyến trục Đông - Tây và mở mới các tuyến Bắc Nam. 

- Nâng cấp và xây dựng hoàn chỉnh các tuyến giao thông nông thôn nối liền 

các khu, cụm công nghiệp và đô thị với vùng nguyên liệu, giao thông nội thị. 

- Tích cực khai thác thế mạnh giao thông thủy, sông Tiền (cấp I), kênh An 

Phong - Mỹ Hòa, rạch Đốc Vàng Thượng, rạch Đốc Vàng Hạ, rạch Mã Trường 

(cấp V), kênh Cái Tre (cấp V), trong đó đề nghị nâng cấp kênh An Phong - Mỹ 

Hòa lên cấp IV. Xây dựng bến cảng hàng hóa tại 2 cụm công nghiệp Bình 

Thành, Tân Thạnh kết hợp với hệ thống kho và các bến hành khách. 

b) Thủy lợi 

Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi kiểm soát lũ theo hướng ứng phó với biến đổi 

khí hậu và tiến hành xây dựng hoàn chỉnh thủy lợi nội đồng theo mục tiêu của 

hệ thống canh tác.  

c) Cấp điện, cấp, thoát nước và xử lý nước thải 
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Phát triển đồng bộ hệ thống cấp điện và nước sạch, hệ thống thoát, thu gom 

và xử lý nước thải, rác thải công nghiệp - đô thị. 

5. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Giáo dục và đào tạo 

- Phát triển giáo dục - đào tạo theo hướng tiêu chuẩn hóa giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục. Xây dựng và cung cấp trang thiết bị mới cho hệ thống nhà trẻ, 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 có 30% 

trường mầm non, 58,8% trường tiểu học và 46,2% trường trung học cơ sở đạt 

chuẩn quốc gia. 

- Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ đạt 99,8%, tăng tỷ lệ nhập 

học các cấp thông qua công tác duy trì và củng cố kết quả xóa mù chữ, phổ cập 

giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi. Phấn đấu đến năm 2020, 

huyện đạt tiêu chí giáo dục ở các xã nông thôn mới. Thực hiện hoàn thành phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo từ năm 2015. 

- Tạo điều kiện thuận lợi nâng cấp trung tâm dạy nghề thành trường trung 

cấp nghề, tăng cường hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 

học tập cộng đồng trên cơ sở liên kết với các trường, các cơ sở dạy nghề trong 

và ngoài địa bàn. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phát triển sự nghiệp giáo 

dục. 

b) Khoa học - công nghệ và môi trường 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng và triển khai 

các đề tài, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học trên địa bàn.  

- Kiểm tra chặt chẽ việc thu gom và xử lý chất thải công nghiệp độc hại và 

chất thải y tế; khắc phục nạn ô nhiễm ở các cơ sở tiểu thủ công nghiệp phân tán; 

thực hiện tốt chương trình nước sạch đô thị và nông thôn; hạn chế việc sử dụng 

hóa chất trong canh tác nông nghiệp; triển khai và thực hiện nghiêm Luật bảo vệ 

môi trường và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc bảo vệ môi trường 

trên địa bàn. 

c) Dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân: 

- Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, củng cố mạng lưới 

y tế; phấn đấu 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015; mở rộng các 

dịch vụ y tế, quản lý tốt các cơ sở y dược tư nhân; thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền vận động nhân dân tham gia.  

- Quan tâm công tác bảo vệ bà mẹ và chăm sóc sức khỏe trẻ em đi đôi với 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tăng tỷ lệ thực 

hiện kế hoạch hóa ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ lên 85% năm 2015 và 91% 

năm 2020. Tiếp tục duy trì các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông y tế 

trên diện rộng. 
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- Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia trên địa bàn. Xây dựng mô 

hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bao gồm y tế công và y tế tư. Quản lý sức 

khỏe bà mẹ - trẻ em đến từng hộ gia đình, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý. 

d) Văn hóa và thể dục, thể thao 

- Nâng cấp và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trung tâm văn hóa - thể dục, thể 

thao Huyện, đầu tư xây dựng và từng bước hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa cấp 

cơ sở. Tăng cường thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể dục thể 

thao. Phấn đấu đến năm 2020 có 95% hộ gia đình, 65% xã, thị trấn, 90% khóm, 

ấp và 95% công sở đạt danh hiệu văn hóa.  

- Duy trì tất cả trường học đều tập thể dục nội khóa, trên 80% trường có hoạt 

động thể dục, thể thao ngoại khóa thường xuyên; đến năm 2020 dân số tập thể 

dục, thể thao thường xuyên đạt 30%; gia đình tập luyện thể dục, thể thao thường 

xuyên đạt 23% tổng số hộ. 

đ) Giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội 

- Hoàn thành cơ bản công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đời sống, xây nhà 

tình nghĩa cho gia đình chính sách; tiếp tục phát huy vai trò của các thành phần 

kinh tế giải quyết việc làm cho lao động; tăng cường đào tạo nghề, hướng 

nghiệp, hỗ trợ tín dụng, tạo mọi điều kiện để người dân có công ăn việc làm góp 

phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%/ năm.  

- Thông qua việc vận động quỹ bảo trợ xã hội và mọi nguồn đóng góp để 

giải quyết tốt các chế độ đối với các hộ diện chính sách, các đối tượng có công 

với cách mạng đạt mức sống từ trung bình trở lên so với cộng đồng nơi cư trú. 

6. Về quốc phòng - an ninh 

- Xây dựng, củng cố và phát triển nền quốc phòng toàn dân và thế trận an 

ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân, quản lý chặt chẽ quân dự bị động 

viên đảm bảo về số lượng và chất lượng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành 

pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tư pháp, nhằm bảo vệ sự trong sáng 

của pháp luật nhà nước. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN 

1. Vùng cù lao: về nông nghiệp, cây trồng chủ yếu là lúa và rau màu, trong 

đó chú trọng phát triển vùng chuyên canh ớt. Tiểu, thủ công nghiệp phát triển ở 

mức độ vừa phải tại các cụm dân cư nông thôn. Phát triển các chợ và các khu 

thương mại tại các trung tâm; xây dựng trục trung tâm cù lao từ Tân Quới đến 

Tân Long (dọc kênh Mã Trường); xây dựng cầu Tân Long qua Chợ Mới (An 

Giang).  

2. Vùng ven sông Tiền: về nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi chủ yếu là lúa, 

rau màu và đặc biệt là thủy sản bãi bồi. Công nghiệp phát triển rất mạnh trên cơ 

sở cụm công nghiệp Bình Thành (trước 2015) và cụm công nghiệp Tân Thạnh 
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(sau 2015). Thương mại - dịch vụ cũng rất phát triển trên cơ sở các trung tâm đô 

thị theo trục QL.30 (thị trấn Thanh Bình, Bình Thành, Tân Thạnh, An Phong). 

Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị tại các trung tâm, mở rộng cụm công nghiệp 

Bình Thành và từng bước xây dựng cụm công nghiệp Tân Thạnh, phát triển các 

bến hàng hóa chuyên dùng tại các cụm công nghiệp, các bến hành khách - hàng 

hóa và nâng cấp các bến phà, đò qua vùng cù lao. Thị trấn Thanh Bình là trung 

tâm hành chính - chính trị - kinh tế trên địa bàn huyện sẽ nâng cấp và mở rộng, 

dự kiến phát triển 2 đô thị loại V: Bình Thành (hậu cần công nghiệp), An Phong 

(thương mại - dịch vụ), đồng thời phát triển khu dân cư - công nghiệp Tân 

Thạnh. 

3. Vùng đồng lũ: về nông nghiệp, chủ yếu là lúa và thủy sản, phát triển chăn 

nuôi theo hướng tăng dần quy mô. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp với mức độ 

vừa phải tại Tân Mỹ. Thương mại - dịch vụ từng bước phát triển theo trục 

ĐT.855, An Phong - Mỹ Hòa và tại Tân Mỹ. Phát triển trục giao thông thủy bộ 

An Phong - Mỹ Hòa và các tuyến nhánh nhằm tạo thế thu hút đầu tư và phát 

triển vùng đồng lũ hướng về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát triển Tân 

Mỹ lên đô thị loại V, xem như là trung tâm phát triển của vùng đồng lũ. 

V. DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƢU TIÊN ĐẦU TƢ 

(Phụ lục kèm theo) 

VI. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Giải pháp về huy động vốn đầu tƣ 

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong quy hoạch, nhu cầu vốn đầu tư dự 

kiến 20.234 tỷ đồng theo giá hiện hành, chia ra 6.225 tỷ đồng trong giai đoạn 

2011-2015, chiếm 31%; 14.009 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020, chiếm 69%. 

Các giải pháp huy động nguồn vốn từ nhân dân và doanh nghiệp cho từng 

ngành kinh tế - xã hội:  

- Vận dụng các chính sách, đặc biệt là các chính sách về thuế và xây dựng 

mục tiêu thu ngân sách theo định hướng nuôi dưỡng nguồn thu để thu hút, mời 

gọi đầu tư và tăng cường tích luỹ trong dân; 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của chính quyền bằng cách tiếp tục tạo lập 

môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư;  

- Giới thiệu và hướng các nhà đầu tư ngoài địa bàn vào các dự án lớn, đặc 

biệt là các dự án đầu tư - kinh doanh các khu dân cư đô thị, khu dân cư vệ tinh 

cụm công nghiệp; các trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm nông sản, khu 

vui chơi giải trí cuối tuần; 

- Mời gọi và tạo điều kiện các Ngân hàng mở chi nhánh tại địa bàn Huyện;  

- Quan hệ chặt chẽ với tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch Tỉnh 

nhằm tạo điều kiện giới thiệu và kêu gọi đầu tư vào địa bàn. 

- Vận dụng các chính sách cơ chế nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực xã 

hội hóa lĩnh vực y tế - giáo dục. 
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2. Giải pháp về nguồn nhân lực 

- Phát triển mạng lưới trường nghề. Huy động tổng hợp năng lực dạy nghề 

trong và ngoài địa bàn, hình thành mạng lưới dạy nghề với nhiều hệ thống, cấp 

độ, thực hiện dạy nghề theo nhu cầu thị trường, theo địa chỉ. 

- Tập trung đào tạo nhân lực cho nông thôn. Kết hợp dạy nghề với tư vấn và 

hỗ trợ việc làm khu vực nông thôn. 

- Khuyến khích phát triển quỹ khuyến học, cấp học bổng cho học sinh giỏi, 

học sinh nghèo và đối tượng chính sách.  

3. Giải pháp về khoa học và công nghệ 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan và địa phương 

trong công tác đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. 

- Thông qua các tổ chức khuyến nông, khuyến công và các phương tiện 

thông tin đại chúng đưa thông tin khoa học, công nghệ xuống địa bàn nông thôn.  

- Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học và huy 

động đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ của các cấp, các ngành tham gia 

nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ mới phục vụ sản xuất và đời sống. 

4. Giải pháp về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các chương 

trình về bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường; khai thác một cách 

hợp lý và có hiệu quả tài nguyên đất, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên khoáng sản. Khoanh định các khu vực cấm và tạm cấm khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tại các khu vực gần với các khu di tích lịch sử, khu du lịch, khu 

đất thuộc tôn giáo, khu an ninh - quốc phòng, khu vực an toàn giao thông thủy, 

các vùng xung yếu. 

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ 

môi trường; đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường; tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về môi trường. Có biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường nhất là khu vực đô thị và khu sản xuất công nghiệp tập trung. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT QUY HOẠCH 

1. Sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Bình 

được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân Huyện phải tổ chức công bố, phổ biến đến các 

cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân 

trên địa bàn; đồng thời, tiến hành xây dựng chương trình hành động cụ thể để 

thực hiện Quy hoạch. 

2. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch bằng các kế hoạch 5 năm, 

hàng năm để thực hiện có hiệu quả. Hàng năm có đánh giá việc thực hiện Quy 

hoạch, trên cơ sở đó tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện trong từng thời kỳ. 

3. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch. 
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Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Bình 

được phê duyệt là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy 

hoạch ngành và các dự án đầu tư trên địa bàn. 

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình căn cứ vào những mục 

tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của Huyện được nêu 

trong Quy hoạch này, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện 

Quy hoạch theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành 

Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                            
-Như điều 4; 

-TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

-CT, các P.CT UBND tỉnh; 
-Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)  

 

 

Nguyễn Văn Dƣơng 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƢU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƢ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1013/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 11 năm 2011 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Thanh Bình đến năm 2020) 

 

TT TÊN DỰ ÁN 

A CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ TỪ NGUỒN VỐN HUYỆN 

1 Xây dựng vùng lúa chất lượng cao 

2 Phát triển vùng lúa - tôm.  

3 Phát triển vùng rau đạt thương hiệu và Việt GAP đối với ớt 

4 
Phát triển chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp kết 

hợp tiêu chuẩn hóa các trang trại chăn nuôi và kiểm dịch 

5 

Phát triển bền vững vùng nuôi cá da trơn kết hợp tiêu 

chuẩn hóa SQF, CoC, GMP  nuôi thủy sản 

6 
Nâng cấp, phát triển hệ thống đường huyện (8 tuyến 

chính) và đường nông thôn  

7 Xây mới các bến xe 

8 Nâng cấp bến đò khách & hàng hóa 

9 Nâng cấp nhà máy nước nông thôn 

10 
Cải tạo hệ thống thoát nước đô thị và xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

đô thị 

11 Xây dựng và nâng cấp bãi rác trung chuyển 

12 
Chuẩn hóa trường học các cấp và chuẩn hóa nghề nghiệp lực lượng giáo 

viên 

13 Hướng nghiệp và đào tạo lao động nông thôn - đô thị, lao động vãng lai 

14 Chuẩn hóa hệ thống trạm y tế các xã 

B CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƢ 

I Lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch 

1 

Xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ tại khu đô thị thị 

trấn Thanh Bình mở rộng, khu thương mại tại Bình Thành 

và An Phong 

2 Tăng cường hoạt động trung tâm nông sản Thanh Bình 

3 
Đầu tư nâng cấp và xây dựng mới hệ thống chợ dân sinh 

các xã 

4 Làng nghề kết hợp du lịch sinh thái tại thị trấn Thanh Bình 

5 Trụ sở các Ngân hàng tại thị trấn Thanh Bình và Bình 
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Thành 

6 
Khu nghĩ dưỡng, giải trí cuối tuần tại thị trấn Thanh Bình 

và Bình Thành 

II Lĩnh vực công nghiệp 

1 Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Thạnh 

2 Nâng cấp nhà máy xay xát  

3 Nhà máy xay xát xuất khẩu 

4 Nhà máy chế biến thủy sản 

5 Nhà máy giết mổ gia súc 

6 Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản 

7 Nhà máy sản xuất bột cá 

8 Nhà máy thực phẩm đóng hộp 

9 Nhà máy sản xuất rượu 

10 Nhà máy sản xuất mở cá 

11 Nhà máy gia công quần áo xuất khẩu 

12 Nhà máy gia công giày xuất khẩu 

13 Nhà máy sản xuất hàng nhựa gia dụng 

14 Nhà máy sản xuất bao bì các loại 

15 Nhà máy đóng và sửa chữa tàu 

16 Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí  

17 Nhà máy sản xuất phân bón 

III Lĩnh vực đô thị 

1 

Phát triển các khu đô thị dân cư mới (khoảng 5-8 dự án tại 

thị trấn Thanh Bình, Bình Thành, Tân Thạnh, An Phong, 

Tân Mỹ) 

2 
Phát triển hệ thống dịch vụ hạ tầng tại các khu dân cư đô 

thị mới (khoảng 5-8 dự án) 

IV Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

1 

Các dự án xã hội hóa về y tế: nhà hộ sinh, cơ sở y tế trong 

doanh nghiệp, phòng khám đa khoa 

2 

Các dự án xã hội hóa về giáo dục - đào tạo: trường nghề, 

trường mầm non, trường tiểu học chất lượng cao tại các thị 

trấn, khu đô thị công nghiệp 

 

Ghi chú: về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các công trình, dự 

án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn, và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình 

duyệt dự án đầu tư. 


